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Bài tập chương 4  

4.1. Một bình áp lực thành mỏng tròn dài chịu áp lực bên trong p và bị 
chảy dẻo. Tìm hệ số của các gia số biến dạng dẻo theo ba hướng 
chính theo phương trình Prandtl−Reuss. 

4.2. Một ống thành mỏng chịu kéo dọc trục hằng và xoắn thay đổi. Ứng 
suất pháp hướng trục là σz = 0,5σ0. Theo tiêu chuẩn von Mises, hãy 
tìm độ lớn của ứng suất tiếp τ để ống bắt đầu chảy dẻo. Hãy xác 
định hệ số của các gia số biến dạng dẻo p

ijdε  khi ống được chảy dẻo. 

4.3. Một phân tố vật liệu chịu ba quá trình đặt tải tỷ lệ. Các hệ số của 
các ứng suất chính đối với ba trường hợp gia tải được cho như (1) 
(2σ, σ, 0); (2) (σ, σ, 0); (3) (0, −σ, −σ). Theo 

(a) Tieâu chuaàn von Mises: J2 = k2; 
(b) Tieâu chuaàn Tresca: τmax = (σmax − σmin)/2 = k; 
(c) Tiêu chuẩn Drucker−Prager: 1 2I J kα + = ; 

(d) Tiêu chuẩn Mohr−Coulomb: (mσmax − σmin)/2 = k, 
hãy tìm độ lớn của σ đối với mỗi trường hợp đặt tải để vật liệu bắt 
đầu chảy dẻo. Hãy tìm vector gia số biến dạng dẻo chính ( )p p p

1 2 3d ,d ,dε ε ε  

trong quá trình chảy dẻo dựa trên định luật chảy kết hợp. 

4.4. Hãy chứng tỏ rằng gia số biến dạng dẻo ở đỉnh hình chóp lục giác 
Mohr−Coulomb có thể được biểu diễn như 
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 Hãy chứng tỏ rằng các phương trình (4.34) và (4.36) vẫn đúng trong 
trường hợp này (xem hình 4.5). 

4.5. Bề mặt chảy được Mohr−Coulomb hiệu chỉnh là bề mặt 
Mohr−Coulomb mσmax − σmin = f’c được kết hợp với mặt phẳng giới 
hạn kéo σmax = f’t. 
Bề mặt chảy này gồm chín mặt phẳng, chín cạnh, và bảy đỉnh. Hãy 
phân tích gia số biến dạng dẻo ở các mặt phẳng giới hạn và các 
cạnh và các đỉnh có liên quan. Hãy chứng tỏ rằng  

(a) Các gia số biến dạng dẻo thỏa 

 
p
t
p
c

d m
d
ε

>
ε

∑
∑

 

(b) Gia số công dẻo có thể được biểu diễn bởi 
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4.6. Một ống dày đầu tiên được đặt tải đến miền đàn−dẻo với áp suất 
bên trong p, pe ≤ p ≤ pc, và rồi được cất tải hoàn toàn. 

(a) Hãy tìm các ứng suất dư. 
(b) Hãy xác định áp suất cao nhất để vật liệu của ống sẽ không chảy 

dẻo lại khi cất tải. 
(c) Hãy chứng tỏ rằng nếu tỷ số của bán kính ngoài và bán kính trong 

của ống, b/a, nhỏ hơn 2,2; vật liệu sẽ lắng xuống ứng xử đàn hồi đối 
với việc tạo áp lực giữa p = 0 và p = pc. 

4.7. Một ống dày làm bằng vật liệu chảy dẻo lý tưởng chịu đựng áp suất 
bên trong chảy dẻo hoàn toàn được cho bởi phương trình (4.73). 
Hãy khảo sát bề mặt chảy Tresca của các điểm ứng suất đối với 
những bán kính khác nhau, áp dụng tính pháp tuyến để thu được 
thông tin về biến dạng dẻo dương, và kiểm chứng rằng biến dạng 
dẻo như thế tương thích với mô hình phá hủy của ống. 

4.8. Một ống composite bao gồm n ống được làm cùng vật liệu lồng lên 
nhau. Bán kính trong và ngoài của n ống tương ứng là (ri, r1), (r1, 
r2), …, (rn−1, re). Ống composite chịu áp suất bên trong p. Vật liệu 
tuân theo tiêu chuẩn chảy Tresca. Giả sử rằng chảy dẻo xảy ra một 
cách đồng thời ở những mặt trong của mỗi ống. Hãy chứng tỏ rằng  

(a) Áp suất bên trong đối với chảy dẻo đầu tiên được cho bởi 
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trong đó σ0 là ứng suất chảy trong kéo đơn trục. 
(b) Nếu tỷ số của các bán kính ngoài và trong của mỗi ống là 
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áp lực p lấy giá trị cực đại đối với chảy dẻo đầu tiên, và 
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(c) Áp suất chảy dẻo hoàn toàn p được cho bởi 
pc = σ0ln(re/ri) 

4.9. Cho hình cầu rỗng có bán kính trong a và bán kính ngoài b. Hãy 
phân tích ứng xử của hình cầu dưới áp suất bên trong. 
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(a) Hãy tìm các ứng suất và chuyển vị đàn hồi. Hãy xác định áp suất 
cực đại pe để lời giải đàn hồi này đúng. 

(b) Hãy tìm lời giải đàn−dẻo và áp suất cực đại pe để lời giải này này 
đúng. 

(c) Nếu vật liệu được giả thiết không nén trong cả miền đàn hồi và 
chảy dẻo, những trường hợp đơn giản hóa nào sẽ xảy ra? 

(d) Hãy tìm các ứng suất dư sau quá trình cất tải hoàn toàn và xác 
định áp suất cao nhất để sự lắng xuống xảy ra. 

(e) Hãy tìm các ứng suất và các suất biến dạng đối với chảy dẻo không 
kiềm chế. 

4.10. Trong thí nghiệm kéo/xoắn kết hợp ống thành mỏng tiết diện 
tròn, gọi σ và ε tương ứng là ứng suất pháp và biến dạng dài theo 
phương dọc trục, τ và γ tương ứng là ứng suất tiếp và biến dạng 
trượt. Giả sử rằng ống được làm bằng vật liệu Prandtl−Reuss với ν 
= 0,5. Hãy tính các ứng suất σ và τ tương ứng với trạng thái biến 
dạng (ε, γ) = (σY/E, σY/ 3G) đối với ba lộ trình đặt tải sau đây 
(hình P4.10): 

(a) Biến dạng dài dọc trục ε đầu tiên được tăng lên giá trị chảy dẻo ε 
= σY/E, rồi được giữ không đổi, trong khi biến dạng trượt được tăng 
lên đến giá trị cuối cùng của nó γ = σY/ 3G. 

(b) Nghịch đảo lộ trình đặt tải trên: biến dạng trượt đầu tiên được 
tăng lên đến giá trị cuối cùng của nó γ = σY/ 3G, rồi được giữ hằng 
số, trong khi biến dạng dài dọc trục ε được tăng lên giá trị cuối 
cùng của nó σY/E. 

(c) Cả hai biến dạng ε và γ được gia tăng một cách tỷ lệ với tỷ số ε/γ = 
3G/E = 1/ 3 , cho đến khi giá trị cuối cùng của chúng đạt đến. 

 
Hình P4.10.
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Gợi ý: Chú ý rằng σmndemn = σmndεmn, do đó dλ có thể thu được theo k, 
σ, dε, τ và dγ. Do điều kiện không nén, các phương trình (4.91) hoặc 
(4.92) sẽ dẫn đến một nhóm các phương trình vi phân liên hệ với σ(ε, 
γ) và τ(ε, γ). Hãy cho dε = 0 hay dγ = 0; các phương trình vi phân có 
thể được tích phân đối với các trường hợp (a) và (b). 

4.11. Hãy khảo sát ứng xử của vật liệu Prandtl−Reuss và Drucker− 
Prager dưới điều kiện ứng suất phẳng được định nghĩa bởi σij = [σ1, 
0, σ3]. So sánh các kết quả. 

4.12. Hãy chứng minh các phương trình (4.145). 

4.13. Hãy chứng minh các phương trình (4.152) và (4.153). 

4.14. Một ống bê tông thành dày dài không đáy (σ2 = 0) chịu áp suất 
bên trong p. Các bán kính bên trong và ngoài tương ứng là a và b. 
Giả sử vật liệu bê tông tuân theo tiêu chuẩn Rankine với độ bền 
kéo đơn trục f’t. 

(a) Hãy xác định áp suất bên trong giới hạn đàn hồi. 
(b) Hãy xác định mối quan hệ giữa biên đàn−dẻo r = c và áp suất bên 

trong p đối với p > pc. 
(c) Hãy xác định áp suất bên trong giới hạn dẻo. 

 
Hình P4.15
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(d) Đối với trường hợp b/a = 2, hãy vẽ các đường cong σr và σθ theo r 
đối với biên đàn−dẻo tương ứng ở c = a, c = (a + b)/2, và c = b. 

4.15. Một lỗ hình trụ đứng dài với bán kính trong a trong nửa không 
gian của đá chịu áp suất bên trong p như được biểu diễn trong hình 
P4.15. Giả sử rằng vật liệu đá tuân theo tiêu chuẩn Rankine, với 
độ bền kéo đơn trục f’t. Hãy xác định mối quan hệ giữa bán kímh 
của vùng dẻo với áp suất bên trong. 

4.16. Giải lại bài tập 4.15 bằng cách dùng tiêu chuẩn chảy Tresca. 
Chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa bán kímh của vùng dẻo với áp 
suất bên trong có thể thu được bằng cách cho b → ∞ trong phương 
trình (4.68). 

4.17. Giả sử rằng vật liệu bê tông tuân theo tiêu chuẩn Mohr−Coulomb, 
giải lại bài tập 4.14. Các độ bền kéo và nén đơn trục của vật liệu 
tương ứng là f’t và f’c. Hãy vẽ các đường cong σr và σθ theo r bằng 
cách dùng f’c/f’t = 10. 

4.18. Giải lại bài tập 4.15 bằng cách dùng tiêu chuẩn Mohr−Coulomb. 
Giả sử các độ bền kéo và nén đơn trục của đá tương ứng là f’t và f’c. 

4.19. Chú ý rằng tiêu chuẩn Tresca và Rankine là những trường hợp đặc 
biệt của tiêu chuẩn Mohr−Coulomb, hãy chứng tỏ rằng  

(a) Các lời giải đàn−dẻo của ống trụ thành dày được mô tả trong mục 
4.7 và bài tập 4.14 là những trường hợp đặc biệt của lời giải bài 
tập 4.17. 

4.20. Hãy tìm biểu thức hệ số vô hướng dλ đối với vật liệu đàn−dẻo lý 
tưởng tổng quát bằng cách dùng định luật chảy kết hợp 
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 ở đây f = f(σij) là hàm chảy. Giả sử rằng ứng xử đàn hồi của vật 
liệu là tuyến tính và đẳng hướng, hãy biểu diễn hệ số vô hướng dλ 
theo hai hằng số đàn hồi K và G. 

4.21. Hãy viết chương trình để tính ma trận cứng vật liệu [Cep] của 
phương trình (4.156) đối với bốn hàm chảy được cho trong bảng 
4.1. 

 


